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TOM TAT

Bé6 sung enrofloxacin vao thirc an cho ga thit lién tuc 5 ngay, 7 ngay véi liéu 100 ppm va 300
ppm, ciing phac dé trén nhwng c6 bé sung ché pham actiso 10% liéu 6 ml/1 lit nwéc uéng dé nghién
clru sy ton dw cha ching va anh hwéng cua ché pham actiso dén kha nang dao thai khang sinh. Két
qua cho thay, & ca 2 liéu enrofloxacin (khéng b6 sung actiso) déu phat hién thiy sw tén dw sau thoi
gian ngirng str dung khang sinh & ngay th 1 t&i thie 5 va thir 7 twong ng. Sw ton dw khang sinh &
lidu 300 ppm cao hon liéu 100 ppm & than, gan, co lwon, co dui. Theo thei gian ngirng s dung
khang sinh, ham lwgng ciing giam dan. Khéng cé sw khac biét dwoc phat hién & 2 liéu trinh bd sung
khang sinh 5 ngay va 7 ngay vé th&i gian dao thai khang sinh. Trong khi dé, két qua nghién ctru bd
sung actiso 10% & lwong cho in enrofloxacin trong 5 ngay, 7 ngay liéu 300 ppm cho thiy giam ham
lwong enrofloxacin trong cac té chirc nghién ciru trén va giam thoi gian dao thai chi con 5 ngay so
v&i dbi chirng 7 ngay. Ham lweng enrofloxacin ton dw ciing thap hon & liéu 100 ppm nhwng khéng cé
sw khac biét vé th&i gian dao thai.

Tir khoa: Actiso, enrofloxacin, ga, khang sinh, tén dw.

SUMMARY

Enrofloxacin were added with doses of 100 and 300 ppm and fed to broilers in consecutive five and
seven days; the above- mentioned courses with the supplement of 10% artichoke products (dose of 6
mi/1 liter drinking water) were also fed to broilers in order to investigate residues of enrofloxacin and
the effects of artichoke products on their elimination. Results showed that residues were found at both
doses of enrofloxacin (without artichoke products) after 1- 5 and 7 days of antibiotic withdrawal,
respectively. The residues of enrofloxacin were higher at the dose of 300 ppm in compare with of 100
ppm in kidney, liver, breast and thigh fillet. The residue levels were reduced with time. There was no
difference in the antibiotic elimination time between two courses of antibiotic supplement i.e. 5 and 7
days. On the other hand, the supplement of 10% artichoke products at the dose of 300 ppm enrofloxacin
demonstrated the reduce of residues of enrofloxacin in the above samples and the elimination time
reduced to 5 days in compare with 7 days in control group. The residue levels of enrofloxacin were lower
at the dose of 100 ppm enrofloxacin, however, there was no difference in the elimination time.

Key words: Antibiotic, artichoke, chicken, enrofloxacin, residue.

1. DAT VAN DE

Nhiing nam gan day, nganh chén nudi da
va dang déng gép vai tro quan trong vao nén
kinh t& nuéc ta. Cung véi su nd luc ciia Chinh
pht, B Néng nghiép & Phat trién néng thén
va cac b, nganh lién quan, nganh chén nuéi
dang c6 ging vugt qua rao can an toan thuc
pham, an toan dich bénh khi xuit khiu cac

san phadm chén nudi téi cac thi truong kho
tinh trén thé& gidi. Tuy nhién, do hoat dong
kiém soat du lugng héa chét, khang sinh c6
hai dén stic khde ngudi tiéu dung chua triét
dé nén van con mot s6 16 hang thit gia stc bi
thi trudng nhap khau phat hién c6é khang
sinh. Déc biét trén thi trudng ndi dia, van dé
ton du hoa duge trong san pham 1a phé bién

943



Nghién ctru anh huéng ctia ché pham actiso dén sy dao thai enrofloxacin & ga

v6i miic d6 cao hon tiéu chuén trong nudc,
khu vuc va quéoc t& ti hang chuc dén hang
ngan lan (La Van Kinh, 2006). Tén du khang
sinh trong thuc phdm anh hudng x4u téi stic
khoé cong dong va méi trudng, 1a mot trong
nhiing nguyén nhan gay ra su dé khang ngay
cang manh cta cac vi khuén gay bénh trén
nguoi (Aarestrup, 1999). Lién minh Chau Au
da ban hanh Quy dinh s6 2377/90 EC quy
dinh gi6i han cho phép thuéc thu y trong san
pham dong vat (EU, 1990). O Viet Nam, c6
mot s6 nghién ciu vé linh vuc tén du khang
sinh trong thuc phdm ctia Hoang Van Tiéu,
(2003), Tran Quang Thuy (2007)... Nhin
chung, cac nghién ctiu déu cho thay tinh
trang ton du khang sinh vugt miic cho phép 6
hAu hét cac khu vuc trong ca nudc.

P& gép phan han ché nhiing tac hai do
thudc khang sinh gay ra cho vat nudi va stic
khoé con ngudi, c6 thé st dung cic ché pham
c6 tac dung ting cudng céong ning gan. Vé
tinh néng nay, dugc liéu actiso déong mdot vai
trd rat quan trong (D6 T4t Lgi, 2009). Nham
dua ra khuyén céo trong viéc st dung khang
sinh hgp 1i va giai phap khic phuc ton du
khang sinh, nghién ctiu nay dugc thyc hién
nham xac dinh du lugng khang sinh
enrofloxacin & mé bao tai mot s6 thoi diém
sau khi st dung va xac dinh dugc khoang
thoi gian ngling st dung khang sinh thich
hop cling nhu tac dung cta viéc st dung ché
pham actiso nhu 1a chit thic ddy dao thai
han ché tén du, gép phan dam bao vé sinh
an toan thuc phdm.

2. VAT LIEU VA PHUCONG PHAP
NGHIEN CcUU

Ga ISA-JA57 21 ngay tudi, déng déu vé
khéi lugng (700 g) va ti 1é tréng mai, trudc
khi dua vao thi nghiém khong st dung thudc
khang sinh. Thiic 4n cho ga thi nghiém la
thiic an téng hop. Khang sinh dung trong thi
nghiém 1a enrofloxacin. Thudéc nuéc udng
actiso 10% do Cong ty Hanvet san xuét.

Ham lugng enrofloxacin trong cd, gan,
than ga dugc tién hanh theo phuong phap vi
sinh vat (Dudc dién Anh, 2001). Thi nghiém
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cta dé tai st dung vi khuén Bacillus subtilis
ATCC 6633 do Vién Kiém nghiém thudc
thuoc Bo Y té& cung cap.

Thi nghiém dudc bd tri theo phuong
phap phan 16 so sanh. B§ sung khang sinh
enrofloxacin véi cac liéu khac nhau 100 ppm,
300 ppm vao thiic &n, actiso 10% liéu 6 ml/1
lit nuéc uéng (udng tu do) theo cac 16 sau:

- Dé1 véi liéu 100 ppm, 16 I: Déi chiing
(khéng enrofloxacin va actiso); 16 II: B§
sungenrofloxacin vao thtc 4n 5 ngay lién
tuc; 16 III: B4 sung enrofloxacin vao thtc &n
5 ngay lién tuc, sau d6 cho uéng actiso 5
ngay; 16 IV: B6 sung enrofloxacin vao thic
an 7 ngay lién tuc va 16 V: B3 sung
enrofloxacin vao thtic &n 7 ngay lién tuc, sau
d6 cho udng actiso 5 ngay.

- D61 véi liéu 300 ppm, bd tri thi nghiém
tudng tu nhu trén

Ga 6 cac 16 thi nghiém sé ngiing bd sung
enrofloxacin truéc khi giét mé 1 ngay, 2
ngay, 3 ngay, 5 ngay, 7 ngay dé mé khao sat,
phan tich ham lugng thudc tén du trong co,
gan, than ga. M®bi 16 thi nghiém gom 50 ga.

S6 lidu thu thap dudge xi li théng ké sinh
hoc trén phan mém Excel 2007 va
STATVIEW (SAS Institute, 1998).

3. KET QUA VA THAO LUAN

3.1. Két qua nghién cttu anh hudng actiso
dén sy ton du cua enrofloxacin
(ENRO) trong co, gan, thin ga dudgc
b6 sung ENRO lién tuc 5 ngay véi liéu
100 ppm
T mbi 16 thi nghiém, mé ga va quan sat

tai cac thoi diém sau khi ngiing st dung

khang sinh ENRO 1 ngay, 2, 3, 5, 7 ngay,
quan sat va phan tich tén du ENRO trong

cd, gan, than. Cac mau co, gan, than cua 16

ga d6i ching (khong bé sung khang sinh)

déu khéng c6 vong v6 khuén, tit d6 ching to
vong vo khuén trong cdc miu cua 16 ga thi
nghiém (bd sung khang sinh) 14 hoan toan
do tac dung cua khang sinh enrofloxacin.

Ham lugng ENRO trong cid 2 16 ga dudgc

udng actiso va khéng uéng actiso phan bé

déu khép cac co quan phu tang sau 1 ngay

(Bang 1).
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Bang 1. Anh hudng cua actiso dén ham lugng enrofloxacin (ENRO)
trong co, gan, than ga dugc b6 sung ENRO (100 ppm) 5 ngay

ENRObdsung  Thdigian ngirng

Ham Iwong (mg/kg)

thire @n str dung khang
(100 ppm) sinh (ngay) Than Gan Co luwdon Co dui

1 0,570 + 0,038 0,430 + 0,020 0,280 + 0,023 0,243 £ 0,012
2 0,543 + 0,041 0,410 + 0,022 0,248 + 0,012 0,183 + 0,022

ENRO 3 0,390 + 0,016 0,310+ 0,013 0,200 + 0,015 0,170 £ 0,010
5 0,250 + 0,023 0,230 + 0,016 0 0
7 0 0 0 0
1 0,490 + 0,021 0,400 + 0,015 0,231+ 0,029 0,209 + 0,011
2 0,436 + 0,030 0,324 + 0,050 0,184 + 0,022 0,176 £ 0,018

ENRO + actiso 3 0,330 + 0,023 0,150 +£ 0,013 0 0
5 0,170 + 0,008 0,135+ 0,015 0 0
7 0 0 0 0

Ghi chii: Mikc gidi han ton dw t6i da (MRL) cho phép ciia EU: 0,1 (mg/kg)

S6 mau kiém tra timg thoi diém n = 10

Theo thdi gian ngling st dung khang
sinh ham lugng ENRO trong 16 ga bd sung
ENRO va udng actiso 6 co, gan, than ga déu
thap hon 16 chi b6 sung ENRO (Bang 1).
Actiso ¢6 chit cyramin téc dung bd gan, 1oi
mat lam ting qué trinh dao thai 6 gan, dua
trén co sé d6, nghién ctiu nay bd sung actiso
10% ngay sau khi ngiing b6 sung ENRO dé
xac dinh vai trd cia actiso nhu 1a chat thic
ddy qua trinh dao thai. Sau 3 ngay ngiling
st dung khang sinh, 16 ga chi b8 sung
ENRO van phat hién su ton du caa thudc &
cd, gan, than, trong khi d6 16 ga b6 sung
ENRO va udng actiso chi con khang sinh
ENRO trong gan, than. Dic biét, co dui va
cd ludn cta 16 ga dude b6 sung ENRO va
udng actiso sau 3 ngay da khong phat hién
thay su c6 mit caa ENRO chiing td thudc
da dugc giai phéng hét ra khdi co ludn va co
dui ga, con d6i véi 16 ga chi bé sung ENRO
thi phai sau 5 ngay ngting thudc méi khong
thay su tén du ctia ENRO & co dui va co
luon. Ham lugng thudc 6 gan cuaa 16 ga dudc
udng actiso tai thoi diém sau 3 ngay chi
bang mét nlia so véi 16 ga khong dude udng
actiso.

3.2. Két qua nghién cttu anh hudng actiso
dén su ton du cta enrofloxacin
(ENRO) trong co, gan, than ga dugc
b6 sung ENRO lién tuc 5 ngay véi liéu
300 ppm
Két qua bang 2 cho thiy, 6 16 ga dudc bd

sung ENRO sau 3 ngay ham lugng thudc 6 tat
ca cac co quan kiém tra déu cao hon giéi han
ton du t6i da ma EU cho phép. Riéng co dui
va cd ludn sau 5 ngay nglng st dung khang
sinh khong con phat hién thay su ton tai cla
ENRO 6 nhiing ¢ quan nay, trong khi dé6
thuéc van téon du 6 16 ga khong udng actiso.
Diéu d6 chiing t6 thuée da gidi phéng hoan
toan khoéi co. Sau 7 ngay nging st dung
khang sinh, thudc da giai phéng hoan toan
khéi cac co quan duge kiém tra déi véi 16 ga
dudc b6 sung actiso trong khi d6 ENRO van
ton du 6 than va gan cta 16 ga khong duge bd
sung actiso. K&t qua ctia nghién ciiu nay phu
hop véi két qua nghién ciu ctia Lé Thi Ngoc
Diép (2003) vé tac dung ctia actiso han ché
doc hai 6 gia cong nghiép bi nhiém déc
aflatoxin B, 6 mtc 100 - 300 ppb cé trong thiic
an, néu dude bd sung actiso thi téc d6 sinh
trudng, hiéu qua st dung thtic &n t6t, cic chi
tiéu sinh 1i h6a mau binh thuong, khong cé
bénh tich nhiém doc va khéng cé tén du
aflatoxin trong cd, gan ga.
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Bang 2. Anh huéng cuia actiso dén ham lugng enrofloxacin (ENRO)

trong co, gan, than ga dugc b6 sung ENRO (300 ppm) 5 ngay

ENRO bd sung

Thoi gian nglrng

Ham lwong (mg/kg)

thre an str dung khang
(300 ppm) sinh (ngay) Than Gan Co luon Co dui

1 3,187 £ 0,169 2,499 + 0,148 1,108 + 0,071 0,918 £ 0,046
2 2,594 + 0,185 2,020+0,128 0,580 + 0,023 0,512 + 0,050

ENRO 3 1,959 + 0,108 1,105+ 0,141 0,284 + 0,022 0,261 + 0,011
5 1,076 £ 0,118 0,750 + 0,074 0,192 + 0,012 0,178 + 0,011
7 0,865 + 0,098 0,412 £ 0,021 0 0
1 2,570 £ 0,141 2,240 £ 0,096 0,340 £ 0,018 0,310 £0,013
2 1,872+ 0,264 1,654 0,133 0,288 £ 0,035 0,265 + 0,032

ENRO + actiso 3 0,780 + 0,104 0,543 £ 0,041 0,169 £ 0,010 0,152 £ 0,019
5 0,341+£0,014 0,224 + 0,009 0 0
7 0 0 0 0

3.3. Két qua nghién cttu anh hudng actiso
dén sy phan b6, ton du cua
enrofloxacin (ENRO) trong co, gan,
than ga dudc bé sung ENRO lién tuc
7 ngay véi liéu 100 ppm
Ham lugng ENRO phan bs déu khap

trong co va pht tang ga & ca 2 16 ga thi
nghiém. Lo ga dude bé sung ENRO thuée
van con ton du trong tat ca cic cd quan noi
tang dugc kiém tra tai thoi diém sau 3 ngay
ngting st dung khang sinh, trong khi d6 16
ga duge bé sung ENRO véao thic &n va udng
actiso thi sau 3 ngay ngting st dung khang
sinh, thudc da dude giai phéng khoi co luon
va co dui, thudc chi con trong co quan giai
ddc cta co thé nhu gan, than (Bang 3). Vi
gan va than 14 2 co quan gidi doéc quan
trong cuia cd thé nén mot ham lugng thudc
16n sau khi dudc chuyén hoa sé duge dua t6i
gan dé thai trit qua dich mat va téi than dé
thai trit qua nudc tiéu ra ngoai. Sau 7 ngay,
thudc giai phéng hoan toan khéi 4/4 co quan
duge kiém tra déi v6i 16 ga bé sung actiso.

3.4. Két qua nghién ctru anh hudng actiso
dén sy ton du cua enrofoxacin
(ENRO) trong co, gan, than ga dugc
b6 sung ENRO lién tuc 7 ngay véi liéu
300 ppm
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S6 lidu 6 bang 4 cho thay, ENRO véi liéu
300 ppm dugc bd sung vao thiic dn lién tuc 7
ngay déu phat hién sy phan bd, ton du ctia
khang sinh hau khip cd quan phu tang ga &
ca 16 ga dude b6 sung ENRO két hgp udng
actiso va 16 ga chi b6 sung ENRO v6i ham
lugng kha cao. O ca 2 16 ga theo thdi gian
ngiing st dung khang sinh, ham lugng thudc
6 4/4 co quan duge kiém tra déu c6 xu huéng
gidm dan. Gan, than van 14 2 co quan c6
ham luogng thuéc cao nhat, co dui c6 ham
lugng thudc it nhat. Sau 5 ngay nging su
dung ENRO, thuéc van con 6 co, gan, than,
ga & 16 ga chi bé sung ENRO véi ham ludng
cao hon giéi han tén du t6i da cho phép,
trong khi d6 16 ga dugc két hop udng actiso
khoéng con thady su c6 mit cia ENRO & co
luon va co dui. Nhu vay thuéce da giai phéong
hoan toan khéi co ludn va co dui ga.

Qua day c6 thé nhan xét rang, khi diung
actiso b6 sung cho ga udng cung véi su két
hop bé sung khang sinh ENRO thi ham
luong phan bd & cac co quan t6 chic déu thap
hon nhiéu so véi 16 khong b6 sung actiso.
Pay 1a co s6 bude dau dé dua ra giai phap
lam giam tén du khang sinh trong thuc
phdm dam bao vé sinh an toan thuc pham,
x4c dinh dudc thoi gian ngting st dung thudc
trude khi giét mo.
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Bang 3. Anh hudng cua actiso dén ham lugng enrofloxacin (ENRO)
trong co, gan, than ga dugc b6 sung ENRO (100 ppm) 7 ngay

ENRObbdsung  Thdi gian ngirng Ham Iwong (mg/kg)

there an st dung khang
(100 ppm) sinh (ngéy) Thén Gan Co luwon Co dui

1 0,720 + 0,026 0,680 + 0,067 0,410 + 0,022 0,360 + 0,020
2 0,654 + 0,109 0,483 £ 0,065 0,332 £ 0,022 0,274 £ 0,019

ENRO 3 0,470 £ 0,045 0,350 + 0,024 0,220 +£ 0,013 0,190 + 0,011
5 0,370 + 0,039 0,270 £ 0,013 0 0
7 0,195+ 0,014 0 0 0
1 0,543 £ 0,041 0,430 £ 0,020 0,280 £ 0,030 0,237 £ 0,040
2 0,475+ 0,043 0,362 + 0,019 0,195+ 0,014 0,182 + 0,011

ENRO + actiso 3 0,380 + 0,026 0,200 + 0,015 0 0
5 0,226 + 0,010 0,180 £ 0,010 0 0
7 0 0 0 0

Bang 4. Anh huéng ctia actiso dén ham lvgng enrofloxacin (ENRO)

trong co, gan, than ga dugc b6 sung ENRO (300 ppm) 7 ngay

ENRObbdsung  Thdi gian ngirng

Ham Iwong (mg/kg)

thre an st dung khang
(300 ppm) sinh (ngéy) Thén Gan Co luwon Co dui

1 3,300 £ 0,133 3,120 £ 0,183 1,350 + 0,071 1,160 + 0,048
2 2,852 + 0,288 2,641+ 0,180 0,963 + 0,075 0,780 £ 0,104

ENRO 3 2,020 £ 0,128 1,860 £ 0,118 0,570 £ 0,026 0,430 £+ 0,020
5 1,670 + 0,086 1,230 + 0,049 0,248 £ 0,012 0,183 £ 0,022
7 0,982 + 0,078 0,541 + 0,035 0 0
1 2,920 + 0,200 2,590 + 0,106 0,440 + 0,037 0,370 £ 0,016
2 1,965 + 0,108 1,792 £ 0,147 0,344 £ 0,015 0,282 + 0,030

ENRO + actiso 3 0,900 + 0,052 0,690 + 0,046 0,290 £ 0,015 0,270 £ 0,013
5 0,580 + 0,023 0,340 £ 0,018 0 0
7 0 0 0 0

4. KET LUAN

B6 sung ENRO vao thiic &n chin nubi
ga liéu 100, 300 ppm véi lidu trinh 5 ngay, 7
ngay lién tuc da gay ra su ton du khang sinh
0 cac miic d6 khac nhau.

Miic @6 ton du dude phat hién giam dan
sau khi ngting st dung khang sinh tit ngay
thii 1 dén ngay th 7 d cac co quan nhu gan,
than, co ludn, co dui.

Su dao thai ENRO phu thudc vao liéu
khéang sinh b sung, 6 liéu 100 ppm su dao
thai hoan toan sau 5 ngay nghién ctu; & liéu
300 ppm thi phai sau 7 ngay.

St dung ché phdm actiso 10% cho ga
udng véi liéu 6 ml/1 lit nuée udng da lam ting
kha nang dao thai ENRO ra khéi céac t6 chiic
c6 thé ca vé ham lugng va thoi gian ton tai.

O liéu 300 ppm trong 5 ngay va 7 ngay
cho #n lién tuc va dudc bd sung actiso da
giam thoi gian tén khang sinh trong t chtic
cdn 5 ngay so véi doi chiing 1a 7 ngay.
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TÓM TẮT


Bổ sung enrofloxacin vào thức ăn cho gà thịt liên tục 5 ngày, 7 ngày với liều 100 ppm và 300 ppm, cũng phác đồ trên nhưng có bổ sung chế phẩm actiso 10% liều 6 ml/1 lít nước uống để nghiên cứu sự tồn dư của chúng và ảnh hưởng của chế phẩm actiso đến khả năng đào thải kháng sinh. Kết quả cho thấy, ở cả 2 liều enrofloxacin (không bổ sung actiso) đều phát hiện thấy sự tồn dư sau thời gian ngừng sử dụng kháng sinh ở ngày thứ 1 tới thứ 5 và thứ 7 tương ứng. Sự tồn dư kháng sinh ở liều 300 ppm cao hơn liều 100 ppm ở thận, gan, cơ lườn, cơ đùi. Theo thời gian ngừng sử dụng kháng sinh, hàm lượng cũng giảm dần. Không có sự khác biệt được phát hiện ở 2 liệu trình bổ sung kháng sinh 5 ngày và 7 ngày về thời gian đào thải kháng sinh. Trong khi đó, kết quả nghiên cứu bổ sung actiso 10% ở lượng cho ăn enrofloxacin trong 5 ngày, 7 ngày liều 300 ppm cho thấy giảm hàm lượng enrofloxacin trong các tổ chức nghiên cứu trên và giảm thời gian đào thải chỉ còn 5 ngày so với đối chứng 7 ngày. Hàm lượng enrofloxacin tồn dư cũng thấp hơn ở liều 100 ppm nhưng không có sự khác biệt về thời gian đào thải.


Từ khoá: Actiso, enrofloxacin, gà, kháng sinh, tồn dư.


SUMMARY


Enrofloxacin were added with doses of 100 and 300 ppm and fed to broilers in consecutive five and seven days; the  above- mentioned courses with the supplement of 10% artichoke products (dose of 6 ml/1 liter drinking water) were also fed to broilers in order to investigate residues of  enrofloxacin and the effects of artichoke products on their elimination. Results showed that residues were found at both doses of enrofloxacin (without artichoke products) after 1- 5 and 7 days  of antibiotic withdrawal, respectively. The residues of enrofloxacin were higher at the dose of 300 ppm in compare with of 100 ppm in kidney, liver, breast and thigh fillet. The residue levels were reduced with time.  There was no difference in the antibiotic elimination time between two courses of antibiotic supplement i.e. 5 and 7 days. On the other hand, the supplement of 10% artichoke products at the dose of 300 ppm enrofloxacin demonstrated the reduce of residues of enrofloxacin in the above samples and the elimination time reduced to 5 days in compare with 7 days in control group. The residue levels of enrofloxacin were lower at the dose of 100 ppm enrofloxacin, however, there was no difference in the elimination time.


Key words: Antibiotic,  artichoke, chicken, enrofloxacin, residue. 


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Những năm gần đây, ngành chăn nuôi đã và đang đóng góp vai trò quan trọng vào nền kinh tế nước ta. Cùng với sự nỗ lực của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các bộ, ngành liên quan, ngành chăn nuôi đang cố gắng vượt qua rào cản an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh khi xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi tới các thị trường khó tính trên thế giới. Tuy nhiên, do hoạt động kiểm soát dư lượng hóa chất, kháng sinh có hại đến sức khỏe người tiêu dùng chưa triệt để nên vẫn còn một số lô hàng thịt gia súc bị thị trường nhập khẩu phát hiện có kháng sinh. Đặc biệt trên thị trường nội địa, vấn đề tồn dư hoá dược trong sản phẩm là phổ biến với mức độ cao hơn tiêu chuẩn trong nước, khu vực và quốc tế từ hàng chục đến hàng ngàn lần (Lã Văn Kính, 2006). Tồn dư kháng sinh trong thực phẩm ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ cộng đồng và môi trường, là một trong những nguyên nhân gây ra sự đề kháng ngày càng mạnh của các vi khuẩn gây bệnh trên người (Aarestrup, 1999). Liên minh Châu Âu đã ban hành Quy định số 2377/90 EC quy định giới hạn cho phép thuốc thú y trong sản phẩm động vật (EU, 1990). ở Việt Nam,  có một số nghiên cứu về lĩnh vực tồn dư kháng sinh trong thực phẩm của Hoàng Văn Tiệu, (2003), Trần Quang Thuỷ (2007)... Nhìn chung, các nghiên cứu đều cho thấy tình trạng tồn dư kháng sinh vượt mức cho phép ở hầu hết các khu vực trong cả nước.


Để góp phần hạn chế những tác hại do thuốc kháng sinh gây ra cho vật nuôi và sức khoẻ con người, có thể sử dụng các chế phẩm có tác dụng tăng cường công năng gan. Về tính năng này, dược liệu actiso đóng một vai trò rất quan trọng (Đỗ Tất Lợi, 2009).  Nhằm đưa ra khuyến cáo trong việc sử dụng kháng sinh hợp lí và giải pháp khắc phục tồn dư kháng sinh, nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định dư lượng kháng sinh enrofloxacin ở mô bào tại một số thời điểm sau khi sử dụng và xác định được khoảng thời gian ngừng sử dụng kháng sinh thích hợp cũng như tác dụng của việc sử dụng chế phẩm actiso như là chất thúc đẩy đào thải hạn chế tồn dư, góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
      NGHIÊN CỨU


Gà  ISA-JA57  21 ngày tuổi, đồng đều về khối lượng  (700 g) và tỉ lệ trống mái, trước khi đưa vào thí nghiệm không sử dụng thuốc kháng sinh. Thức ăn cho gà thí nghiệm là thức ăn tổng hợp. Kháng sinh dùng trong thí nghiệm là enrofloxacin. Thuốc nước uống actiso 10% do Công ty Hanvet sản xuất.


Hàm lượng enrofloxacin trong cơ, gan, thận gà được tiến hành theo phương pháp vi sinh vật (Dược điển Anh, 2001). Thí nghiệm của đề tài sử dụng vi khuẩn Bacillus subtilis  ATCC 6633 do Viện Kiểm nghiệm thuốc thuộc Bộ Y tế cung cấp.


Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp phân lô so sánh. Bổ sung kháng sinh enrofloxacin với các liều khác nhau 100 ppm, 300 ppm vào thức ăn, actiso 10% liều 6 ml/1 lít nước uống (uống tự do) theo các lô sau:


- Đối với liều 100 ppm,  lô I: Đối chứng (không enrofloxacin và actiso); lô II: Bổ sungenrofloxacin vào thức ăn 5 ngày liên tục; lô III: Bổ sung enrofloxacin  vào thức ăn 5 ngày liên tục, sau đó cho uống actiso 5 ngày; lô IV: Bổ sung enrofloxacin vào thức ăn 7 ngày liên tục và lô V: Bổ sung enrofloxacin vào thức ăn 7 ngày liên tục, sau đó cho uống actiso 5 ngày.


- Đối với liều 300 ppm, bố trí thí nghiệm tương tự như trên


Gà ở các lô thí nghiệm sẽ ngừng bổ sung enrofloxacin trước khi giết mổ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày để mổ khảo sát, phân tích hàm lượng thuốc tồn dư trong cơ, gan, thận gà.  Mỗi lô thí nghiệm gồm 50 gà.


Số liệu thu thập được xử lí thống kê sinh học trên phần mềm Excel 2007 và STATVIEW (SAS Institute, 1998).


3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN


3.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng actiso
       đến sự tồn dư của enrofloxacin
       (ENRO) trong cơ, gan, thận gà được
       bổ sung ENRO liên tục 5 ngày với liều
      100 ppm 


Từ mỗi lô thí nghiệm, mổ gà và quan sát tại các thời điểm sau khi ngừng sử dụng kháng sinh ENRO 1 ngày, 2, 3, 5, 7 ngày, quan sát và phân tích tồn dư ENRO trong cơ, gan, thận. Các mẫu cơ, gan, thận của lô gà đối chứng (không bổ sung kháng sinh) đều không có vòng vô khuẩn, từ đó chứng tỏ vòng vô khuẩn trong các mẫu của lô gà thí nghiệm (bổ sung kháng sinh) là hoàn toàn do tác dụng của kháng sinh enrofloxacin. Hàm lượng ENRO trong cả 2 lô gà được uống actiso và không uống actiso phân bố đều khắp các cơ quan phủ tạng sau 1 ngày (Bảng 1).


Bảng 1. ảnh hưởng của actiso đến hàm lượng enrofloxacin (ENRO)
trong cơ, gan, thận gà được bổ sung ENRO (100 ppm) 5 ngày


		ENRO bổ sung thức ăn
(100 ppm)

		Thời gian ngừng sử dụng kháng sinh (ngày)

		Hàm lượng (mg/kg)



		

		

		Thận

		Gan

		Cơ lườn

		Cơ đùi



		ENRO

		1

		0,570 ± 0,038

		0,430 ± 0,020

		0,280 ± 0,023

		0,243 ± 0,012



		

		2

		0,543 ± 0,041

		0,410 ± 0,022

		0,248 ± 0,012

		0,183 ± 0,022



		

		3

		0,390 ± 0,016

		0,310 ± 0,013

		0,200 ± 0,015

		0,170 ± 0,010



		

		5

		0,250 ± 0,023

		0,230 ± 0,016

		0

		0



		

		7

		0

		0

		0

		0



		ENRO + actiso

		1

		0,490 ± 0,021

		0,400 ± 0,015

		0,231 ± 0,029

		0,209 ± 0,011



		

		2

		0,436 ± 0,030

		0,324 ± 0,050

		0,184 ± 0,022

		0,176 ± 0,018



		

		3

		0,330 ± 0,023

		0,150 ± 0,013

		0

		0



		

		5

		0,170 ± 0,008

		0,135 ± 0,015

		0

		0



		

		7

		0

		0

		0

		0





Ghi chú: Mức giới hạn tồn dư tối đa  (MRL) cho phép của EU: 0,1 (mg/kg)
                       Số mẫu kiểm tra từng thời điểm n = 10


Theo thời gian ngừng sử dụng kháng sinh hàm lượng ENRO trong lô gà bổ sung ENRO và uống actiso ở cơ, gan, thận gà đều thấp hơn lô chỉ bổ sung ENRO (Bảng 1). Actiso có chất cyramin tác dụng bổ gan, lợi mật làm tăng quá trình đào thải ở gan, dựa trên cơ sở đó, nghiên cứu này bổ sung actiso 10% ngay sau khi ngừng bổ sung ENRO để xác định vai trò của actiso như là chất thúc đẩy quá trình đào thải. Sau 3 ngày ngừng sử dụng kháng sinh, lô gà chỉ bổ sung ENRO vẫn phát hiện sự tồn dư của thuốc ở cơ, gan, thận, trong khi đó lô gà bổ sung ENRO và uống actiso chỉ còn kháng sinh ENRO trong gan, thận. Đặc biệt, cơ đùi và cơ lườn của lô gà được bổ sung ENRO và uống actiso sau 3 ngày đã không phát hiện thấy sự có mặt của ENRO chứng tỏ thuốc đã được giải phóng hết ra khỏi cơ lườn và cơ đùi gà, còn đối với lô gà chỉ bổ sung ENRO thì phải sau 5 ngày ngừng thuốc mới không thấy sự tồn dư của ENRO ở cơ đùi và cơ lườn. Hàm lượng thuốc ở gan của lô gà được uống actiso tại thời điểm sau 3 ngày chỉ bằng một nửa so với lô gà không được uống actiso. 


3.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng actiso
       đến sự tồn dư của enrofloxacin
       (ENRO) trong cơ, gan, thận gà được
       bổ sung ENRO liên tục 5 ngày với liều
       300 ppm


Kết quả bảng 2 cho thấy, ở lô gà được bổ sung ENRO sau 3 ngày hàm lượng thuốc ở tất cả các cơ quan kiểm tra đều cao hơn giới hạn tồn dư tối đa mà EU cho phép. Riêng cơ đùi và cơ lườn sau 5 ngày ngừng sử dụng kháng sinh không còn phát hiện thấy sự tồn tại của ENRO ở những cơ quan này, trong khi đó thuốc vẫn tồn dư ở lô gà không uống actiso. Điều đó chứng tỏ thuốc đã giải phóng hoàn toàn khỏi cơ. Sau 7 ngày ngừng sử dụng kháng sinh, thuốc đã giải phóng hoàn toàn khỏi các cơ quan được kiểm tra đối với lô gà được bổ sung actiso trong khi đó ENRO vẫn tồn dư ở thận và gan của lô gà không được bổ sung actiso. Kết quả của nghiên cứu này phù hợp với kết quả nghiên cứu của Lê Thị Ngọc Diệp (2003) về tác dụng của actiso hạn chế độc hại ở gà công nghiệp bị nhiễm độc aflatoxin B1 ở mức 100 - 300 ppb có trong thức ăn, nếu được bổ sung actiso thì tốc độ sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn tốt, các chỉ tiêu sinh lí hóa máu bình thường, không có bệnh tích nhiễm độc và không có tồn dư aflatoxin trong cơ, gan gà.


Bảng 2. ảnh hưởng của actiso đến hàm lượng enrofloxacin (ENRO)
trong cơ, gan, thận gà được bổ sung ENRO (300 ppm) 5 ngày 


		ENRO bổ sung thức ăn
(300 ppm)

		Thời gian ngừng sử dụng kháng sinh (ngày)

		Hàm lượng (mg/kg)



		

		

		Thận

		Gan

		Cơ lườn

		Cơ đùi



		ENRO

		1

		3,187 ± 0,169

		2,499 ± 0,148

		1,108 ± 0,071

		0,918 ± 0,046



		

		2

		2,594 ± 0,185

		2,020 ± 0,128

		0,580 ± 0,023

		0,512 ± 0,050



		

		3

		1,959 ± 0,108

		1,105 ± 0,141

		0,284 ± 0,022

		0,261 ± 0,011



		

		5

		1,076 ± 0,118

		0,750 ± 0,074

		0,192 ± 0,012

		0,178 ± 0,011



		

		7

		0,865 ± 0,098

		0,412 ± 0,021

		0

		0



		ENRO + actiso

		1

		2,570 ± 0,141

		2,240 ± 0,096

		0,340 ± 0,018

		0,310 ± 0,013



		

		2

		1,872 ± 0,264

		1,654 ± 0,133

		0,288 ± 0,035

		0,265 ± 0,032



		

		3

		0,780 ± 0,104

		0,543 ± 0,041

		0,169 ± 0,010

		0,152 ± 0,019



		

		5

		0,341 ± 0,014

		0,224 ± 0,009

		0

		0



		

		7

		0

		0

		0

		0



		

		

		

		

		

		





3.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng actiso
       đến sự phân bố, tồn dư của
       enrofloxacin (ENRO) trong cơ, gan,
       thận gà được bổ sung ENRO liên tục 
       7 ngày với liều 100 ppm 


Hàm lượng ENRO phân bố đều khắp trong cơ và phủ tạng gà ở cả 2 lô gà thí nghiệm. Lô gà được bổ sung ENRO thuốc vẫn còn tồn dư trong tất cả các cơ quan nội tạng được kiểm tra tại thời điểm sau 3 ngày ngừng sử dụng kháng sinh, trong khi đó lô gà được bổ sung ENRO vào thức ăn và uống actiso thì sau 3 ngày ngừng sử dụng kháng sinh, thuốc đã được giải phóng khỏi cơ lườn và cơ đùi, thuốc chỉ còn trong cơ quan giải độc của cơ thể như gan, thận (Bảng 3). Vì gan và thận là 2 cơ quan giải độc quan trọng của cơ thể nên một hàm lượng thuốc lớn sau khi được chuyển hóa sẽ được đưa tới gan để thải trừ qua dịch mật và tới thận để thải trừ qua nước tiểu ra ngoài. Sau 7 ngày, thuốc giải phóng hoàn toàn khỏi 4/4 cơ quan được kiểm tra đối với lô gà bổ sung actiso.


3.4. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng actiso
       đến sự tồn dư của enrofoxacin
       (ENRO) trong cơ, gan, thận gà được
       bổ sung ENRO liên tục 7 ngày với liều
       300 ppm


Số liệu ở bảng 4 cho thấy, ENRO với liều 300 ppm được bổ sung vào thức ăn liên tục 7 ngày đều phát hiện sự phân bố, tồn dư của kháng sinh hầu khắp cơ quan phủ tạng gà ở cả lô gà được bổ sung ENRO kết hợp uống actiso và lô gà chỉ bổ sung ENRO với hàm lượng khá cao. ở cả 2 lô gà theo thời gian ngừng sử dụng kháng sinh, hàm lượng thuốc ở 4/4 cơ quan được kiểm tra đều có xu hướng giảm dần. Gan, thận vẫn là 2 cơ quan có hàm lượng thuốc cao nhất, cơ đùi có hàm lượng thuốc ít nhất. Sau 5 ngày ngừng sử dụng ENRO, thuốc vẫn còn ở cơ, gan, thận, gà ở lô gà chỉ bổ sung ENRO với hàm lượng cao hơn giới hạn tồn dư tối đa cho phép, trong khi đó lô gà được kết hợp uống actiso không còn thấy sự có mặt của ENRO ở cơ lườn và cơ đùi. Như vậy thuốc đã giải phóng hoàn toàn khỏi cơ lườn và cơ đùi gà.


Qua đây có thể nhận xét rằng, khi dùng actiso bổ sung cho gà uống cùng với sự kết hợp bổ sung kháng sinh ENRO thì hàm lượng phân bố ở các cơ quan tổ chức đều thấp hơn nhiều so với lô không bổ sung actiso. Đây là cơ sở bước đầu để đưa ra giải pháp làm giảm tồn dư kháng sinh trong thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xác định được thời gian ngừng sử dụng thuốc trước khi giết mổ.

Bảng 3. ảnh hưởng của actiso đến hàm lượng enrofloxacin (ENRO)
trong cơ, gan, thận gà được bổ sung ENRO (100 ppm) 7 ngày 


		ENRO bổ sung thức ăn
(100 ppm)

		Thời gian ngừng sử dụng kháng sinh (ngày)

		Hàm lượng (mg/kg)



		

		

		Thận

		Gan

		Cơ lườn

		Cơ đùi



		ENRO

		1

		0,720 ± 0,026

		0,680 ± 0,067

		0,410 ± 0,022

		0,360 ± 0,020



		

		2

		0,654 ± 0,109

		0,483 ± 0,065

		0,332 ± 0,022

		0,274 ± 0,019



		

		3

		0,470 ± 0,045

		0,350 ± 0,024

		0,220 ± 0,013

		0,190 ± 0,011



		

		5

		0,370 ± 0,039

		0,270 ± 0,013

		0

		0



		

		7

		0,195 ± 0,014

		0

		0

		0



		ENRO + actiso

		1

		0,543 ± 0,041

		0,430 ± 0,020

		0,280 ± 0,030

		0,237 ± 0,040



		

		2

		0,475 ± 0,043

		0,362 ± 0,019

		0,195 ± 0,014

		0,182 ± 0,011



		

		3

		0,380 ± 0,026

		0,200 ± 0,015

		0

		0



		

		5

		0,226 ± 0,010

		0,180 ± 0,010

		0

		0



		

		7

		0

		0

		0

		0



		Bảng 4. ảnh hưởng của actiso đến hàm lượng enrofloxacin (ENRO)
trong cơ, gan, thận gà được bổ sung ENRO (300 ppm) 7 ngày


ENRO bổ sung thức ăn
(300 ppm)

		Thời gian ngừng sử dụng kháng sinh (ngày)

		Hàm lượng (mg/kg)



		

		

		Thận

		Gan

		Cơ lườn

		Cơ đùi



		ENRO

		1

		3,300 ± 0,133

		3,120 ± 0,183

		1,350 ± 0,071

		1,160 ± 0,048



		

		2

		2,852 ± 0,288

		2,641 ± 0,180

		0,963 ± 0,075

		0,780 ± 0,104



		

		3

		2,020 ± 0,128

		1,860 ± 0,118

		0,570 ± 0,026

		0,430 ± 0,020



		

		5

		1,670 ± 0,086

		1,230 ± 0,049

		0,248 ± 0,012

		0,183 ± 0,022



		

		7

		0,982 ± 0,078

		0,541 ± 0,035

		0

		0



		ENRO + actiso

		1

		2,920 ± 0,200

		2,590 ± 0,106

		0,440 ± 0,037

		0,370 ± 0,016



		

		2

		1,965 ± 0,108

		1,792 ± 0,147

		0,344 ± 0,015

		0,282 ± 0,030



		

		3

		0,900 ± 0,052

		0,690 ± 0,046

		0,290 ± 0,015

		0,270 ± 0,013



		

		5

		0,580 ± 0,023

		0,340 ± 0,018

		0

		0



		

		7

		0

		0

		0

		0



		

		

		

		

		

		





4. KẾT LUẬN


Bổ sung ENRO vào thức ăn chăn nuôi gà  liều 100, 300 ppm với liệu trình 5 ngày, 7 ngày liên tục đã gây ra sự tồn dư kháng sinh ở các mức độ khác nhau.


Mức độ tồn dư được phát hiện giảm dần sau khi ngừng sử dụng kháng sinh từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 7 ở các cơ quan như gan, thận, cơ lườn, cơ đùi.


Sự đào thải ENRO phụ thuộc vào liều kháng sinh bổ sung, ở liều 100 ppm sự đào thải hoàn toàn sau 5 ngày nghiên cứu; ở liều 300 ppm thì phải sau 7 ngày.


Sử dụng chế phẩm actiso 10% cho gà uống với liều 6 ml/1 lít nước uống đã làm tăng khả năng đào thải ENRO ra khỏi các tổ chức cơ thể cả về hàm lượng và thời gian tồn tại.


ở liều 300 ppm trong 5 ngày và  7 ngày cho ăn liên tục và được bổ sung actiso đã giảm thời gian tồn kháng sinh trong tổ chức còn 5 ngày so với đối chứng là 7 ngày.
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